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Viện Thông tin KHXH 

 

ho giáo là một trong số 
hiếm hoi các học thuyết 
chính trị - xã hội có số phận 

thật đặc biệt trong lịch sử tư tưởng nhân 
loại.  

Đặc biệt ở chỗ, trải qua hàng nghìn 
năm, đến nay, Nho giáo vẫn là một “học 
thuyết sống”- còn đang sống, chứ không 
phải chỉ được trưng bày trong các “bảo 
tàng” như không ít học thuyết khác. Tuy 
trường tồn, nhưng số phận của Nho giáo 
lại “chẳng hề may mắn”, ngược lại, vị thế 
của Nho giáo rất thăng trầm. Nó thường 
bị người đời và các chính thể cầm quyền 
nhìn nhận khá phức tạp. Và do vậy, việc 
đánh giá vai trò của Nho giáo trong các 
thời đại cũng luôn diễn ra theo những 
khuôn thước khác nhau, với các thái độ 
khác biệt nhau, và thường là đối lập 
nhau. Sang thế kỷ XXI, Nho giáo vẫn 
gây tranh cãi ở sức sống và tính lợi hại 
của nó. Mức độ ảnh hưởng của văn hóa 
Nho giáo và sức thu hút của bản thân 
học thuyết Nho giáo vẫn phụ thuộc một 
cách đáng ngại vào những quan điểm 
thế quyền. Điều đó làm rối thêm sự tranh 

cãi trong nhiều diễn đàn và dường như 
đang có xu hướng tăng lên cùng với sự 
trỗi dậy của “con sư tử Trung Hoa” 
đương đại.  

I. 

1. Tồn tại hay không tồn tại? Với Nho 
giáo, câu hỏi này được đặt ra cách nay 
hơn 1000 năm, năm 213-212 TrCN. Lúc 
đó, Nho giáo phải chịu sự định đoạt 
nghiệt ngã về sự sống còn của mình 
trong chính sách “Phần thư khanh Nho” 
của nhà Tần. Dù có những nghiên cứu 
vẫn bênh vực hay biện minh cho lý do ít 
nhiều xác đáng khiến Tần Thủy Hoàng 
“xuống tay”, thì Nho giáo cũng vẫn phải 
ghi tên vào lịch sử như một thứ triết học 
- cai trị cần cảnh giác(1).  

2. “Học thuyết ăn thịt người” là lời lên 
án không thể nặng hơn của Lỗ Tấn hồi 
đầu thế kỷ XX khi ông đánh thức văn 
hóa Trung Hoa về bộ mặt của Nho 
giáo(2). Lúc đó, dưới ảnh hưởng của 
phong trào “Ngũ Tứ”, khắp Đông á, Nho 
giáo được nhìn nhận bằng con mắt phê 
phán nghiêm khắc nhất trong so sánh 
với văn hóa phương Tây. Những níu kéo, 
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cản trở của Nho giáo trong xã hội hiện 
đại được phân tích, phải nói là, khó có 
thể sâu sắc hơn. Những tưởng Nho giáo 
sẽ vĩnh viễn đi vào lịch sử, nhưng không. 

3. ở Trung Quốc đại lục, ngay trong 
cơ chế mệnh lệnh - hành chính, Khổng 
tử vẫn tồn tại như một thực thể chính trị 
đến mức bị đem ra phê phán cùng với 
Lâm Bưu cuối những năm 60 (thế kỷ 
XX) trong thời “Cách mạng văn hóa”. Với 
sự kiện này, một lần nữa các di sản văn 
tự Nho giáo lại bị mất mát. Mộ Khổng tử 
ở Khúc Phụ cũng suýt bị quật lên(3). 

4. Nhưng ở các xã hội Nho giáo khác - 

Đài Loan và Hồng Kông, Hàn Quốc và 

Singapore, Nho giáo chẳng những không 

mất đi vị thế của mình trong những thập 

niên công nghiệp hóa, mà ngược lại còn 

được đánh giá là nhân tố văn hóa tích 

cực, góp phần làm nên những con hổ mới 

(NICs/NIEs)(4) ở Đông á. Các giá trị cần 
cù, hiếu học, cộng đồng, trách nhiệm, gia 
đình…đã được nhiều học giả Đông và 

Tây coi là những phẩm chất tốt đẹp mà 

các nước NICs biết kế thừa và duy trì từ 

truyền thống văn hóa Nho giáo.  

Từ đây, xu hướng đánh giá tích cực, 
thậm chí đề cao Nho giáo lại được hồi 
phục bắt đầu từ cuối những năm 80 (thế 
kỷ XX). 

Với người Việt Nam, mặc dù ảnh 
hưởng của Nho giáo vẫn còn gây nhiều 
tranh cãi, nhưng PGS. Phan Ngọc cũng 
đã có một nhận xét đáng chú ý: “Tâm 
thức là cái không cần học cũng biết. Việt 
kiều hầu như không biết gì tới Nho giáo, 
ngoài miệng đả kích Nho giáo kịch liệt, 
nhưng họ vẫn vươn lên từ những địa vị 

thấp kém nhất để trở thành những 
người làm chủ kinh tế, khoa học kỹ 
thuật chính nhờ truyền thống ham học 
mà Khổng tử đề xướng. Số ngoại kiều ở 
các nước hết sức đông đảo, nhưng ngoài 
các nước theo văn hóa này, chỉ thấy có 
người Do Thái là sánh được với họ mà 
thôi”(5). 

5. Bước sang thế kỷ XXI, khi nền kinh 
tế Trung Quốc vẫn giữ được tốc độ tăng 
trưởng cao và ngày một lớn mạnh, ở 
Trung Quốc đại lục, việc đề cao Khổng tử 
và Nho học đột nhiên trở thành thời 
thượng. Các học giả phương Tây nhận 
thấy dường như Trung Quốc muốn lấp 
đầy những thiếu hụt và những khoảng 
trống về ý thức hệ. Có những nghiên cứu 
còn nói rằng Trung Quốc có ý đồ chuyển 
ý thức hệ từ Marx sang Khổng(6). ở trong 
nước, Trung Quốc chủ trương xây dựng 
một “xã hội hài hòa”, đẩy mạnh tuyên 
truyền, giảng dạy và quảng bá các trước 
tác và ấn phẩm bình luận về Khổng 
tử…; văn hóa tiêu dùng cũng đua nhau 
lạm dụng những biểu tượng Nho giáo. ở 
nước ngoài, Trung Quốc xúc tiến xây 
dựng các “Học viện Khổng tử”. Học viện 
kiểu này được xây dựng đầu tiên tại 
Seoul vào năm 2004. Đến nay, đã có hơn 
80 trụ sở xuất hiện và hoạt động ở gần 
40 quốc gia. Tại Việt Nam, tháng 4-
2009, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có 
chủ trương cho phép thí điểm thành lập 
một Học viện Khổng tử tại Việt Nam.  

II 

1. Như vậy, thông qua số phận không 
giản đơn của mình trong lịch sử, Nho 
giáo với tính cách là một học thuyết 
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chính trị - xã hội và đồng thời là một 
kiểu văn hóa cho sự phát triển, tự nó 
đang đặt ra những câu hỏi đối với các 
nhà nghiên cứu và các nhà hoạt động 
chính trị - xã hội:  

- Phải chăng các giá trị Nho giáo 

không đến nỗi tiêu cực và hạn chế như 

những gì mà Lỗ Tấn và phong trào “Ngũ 

Tứ” đã từng phê phán? Hoặc phải chăng 

khác với các thế kỷ đã qua, ngày nay 

Nho giáo đã có điều kiện hơn để trở 

thành một học thuyết có vị thế tích cực 

hơn, với vai trò nhân văn hơn? 

- Liệu Nho giáo có thể bù đắp được 
những thiếu hụt trong đời sống tinh 
thần xã hội, đặc biệt những thiếu hụt về 
tư tưởng, mà Trung Quốc và ai đó đã 
từng kỳ vọng nhưng rồi lại ít nhiều thất 
vọng ở các tôn giáo, luận thuyết, giá 
trị… của thế kỷ XX?  

- Với sự trỗi dậy của đất nước Trung 
Quốc, phải chăng Nho giáo sẽ trở thành 
bộ mặt tinh thần của Trung Hoa hiện 
đại? Việc nhà nước Trung Quốc chú 
trọng hơn đến Nho giáo có làm cho Nho 
giáo phát triển hơn? 

2. Công bằng mà nói, những câu hỏi 
này không hàm chứa nhiều ý tưởng đối 
với người bên ngoài, nhưng hình như lại 
là nỗi day dứt thường nhật của giới lý 
luận Trung Quốc.  

Chẳng hạn, Giáo sư Cảnh Hải Phong, 
Đại học Thâm Quyến, than phiền rằng, ở 
Trung Quốc, Nho giáo thường bị coi là 
tiêu cực, lỗi thời, nhiều lắm cũng chỉ có 
chút ít “ý nghĩa tiến bộ”. Cách nhìn đó 
đã làm cho “đạo đức Nho gia” trong con 
mắt của xã hội “ngày càng trở nên nhợt 

nhạt” và “xa lạ với đời sống thực tế”. 
Nguyên nhân của tình hình, theo GS 
Cảnh Hải Phong, là do ảnh hưởng của 
Hồ Thích và Phùng Hữu Lan, những 
người đã xây dựng bộ môn “triết học 
Trung Quốc” theo tiêu chuẩn của triết 
học phương Tây đến mức “cúi mình theo 
người”. Khi biết Nho giáo được đánh giá 
cao ở các nước NICs châu á, GS Cảnh hải 
Phong cho biết, lúc đó người Trung Quốc 
đại lục mới giật mình: “Tại sao họ không 
“loại” truyền thống ra ngoài cuộc, mà lại 
dựa vào đó để xây dựng hiện đại hoá? Tại 
sao đạo đức Nho gia mà chúng ta coi như 
giẻ rách lại trở thành động lực thúc đẩy 
sự hài hoà xã hội và đổi mới văn hoá, chứ 
không phải là chướng ngại và gánh nặng 
đối với sự phát triển của các khu vực 
đó”(7). 

Hay chẳng hạn, Trần Phong Lâm cho 
rằng: “Trước sự tha hóa và lộn xộn của 
quan niệm giá trị toàn cầu, quan niệm 
giá trị Đông á cần đảm đương trách 
nhiệm nặng nề của thời đại là vực dậy sự 
băng hoại của tinh thần loài người… 
Nhân dân Đông á chiếm khoảng một 
phần ba nhân loại đã tạo ra cho loài 
người những di sản vô cùng quý giá trong 
mọi lĩnh vực, làm cho tương lai loài người 
tràn đầy hy vọng. Đông á nhất định sẽ 
bước vào hàng ngũ những người quyết 
định số phận chung của loài người… Nếu 
trong thời kỳ tới đây, văn hóa phương 
Tây không tạo ra được một cuộc Phục 
hưng văn nghệ mới thì hoàn toàn có thể 
sẽ xuất hiện một thế kỷ mới trong đó văn 
hóa phương Đông sẽ thống lĩnh trào lưu 
văn hóa thế giới”(8). 
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3. Dễ thấy là, sự phục sinh lần này 
của Nho giáo có lý do kinh tế - xã hội - 
chính trị của nó. Nhưng theo chúng tôi, 
ngay cả khi mọi lý do đều hàm chứa 
nguyên nhân khách quan, tất yếu bên 
trong, thì đối với người nghiên cứu, cái gì 
đang phục sinh cũng cần phải được nhận 
dạng cho rõ- Trong thực tế, cái thực sự 
phục sinh trong bối cảnh kinh tế thị 
thường, toàn cầu hóa và sự đổi thay 
nhanh chóng của Trung Quốc có phải là 
Nho giáo? Hay văn hóa Nho giáo? Hay 
chỉ là những hiện tượng văn hóa - xã hội 
có màu sắc Nho giáo? 

Xin được lưu ý rằng, ở các xã hội có 
truyền thống Nho giáo, ngay từ rất sớm, 
giữa Nho giáo và văn hóa Nho giáo, vẫn 
có một khoảng cách rất lớn. Hiện tượng 
này không chỉ diễn ra ở Việt Nam, Hàn 
Quốc hay ở Nhật Bản - những nước mà 
Nho giáo chỉ là thứ văn hóa ngoại sinh - 
mà ngay cả ở Trung Quốc, giữa đông đảo 
những người theo văn hóa Nho gia, chỉ 
có rất ít người thực sự là nhà Nho hay 
am hiểu Nho học. Trong xã hội ngày 
nay, khoảng cách này dĩ nhiên là ngày 
một rộng hơn: Người ta vẫn có thể được 
coi là mang văn hóa Nho giáo, dù chỉ với 
những mảnh vụn về tư tưởng, những tín 
điều chắp vá về đạo đức, những chỉ dẫn 
phi hệ thống về nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín…, trong khi lại chẳng mấy hiểu biết 
về Nho học. Đây là điều rất có ý nghĩa 
khi cần phải xem xét vị thế của Nho giáo 
trong sự phát triển ở thế kỷ XXI. 

4. Trong một tài liệu công bố năm 
2005, chúng tôi đã khảo sát những 
nghiên cứu của 8 học giả tiêu biểu(9) 
trong và ngoài nước về giá trị Nho giáo. 

Khi phân loại giá trị theo tiêu chí được 
nhiều người đánh giá là có thứ hạng cao 
trong bảng xếp hạng giá trị, các giá trị 
Nho giáo hàng đầu ở các nước châu ¸ 
được 8 học giả này ghi nhận là: 1/ Hiếu 
học, đề cao giáo dục; 2/ Cần cù, yêu lao 
động; 3/ Trách nhiệm cộng đồng; và 4/ 
Tôn trọng gia đình, huyết tộc (xin không 
phân tích thêm về những giá trị này). 

ở đây, chúng tôi chỉ muốn bổ sung 
rằng, về căn bản, những giá trị này 
thuộc văn hóa Nho giáo hơn là thuộc về 
bản thân Nho giáo. 

5. Tuy nhiên, ngay văn hóa Nho giáo 
cũng là một thế giới đa dạng với nhiều 
hiện tượng thuộc những trình độ sâu 
nông khác nhau phản ánh bản chất của 
Nho giáo. Nếu hoạt động chính của một 
số Học viện Khổng tử chỉ là dạy tiếng 
Hoa và tổ chức các tour du lịch thì cái 
được gọi là “văn hóa Nho giáo” ở đây mới 
chỉ là sản phẩm thứ cấp của văn hóa 
Nho giáo, còn cách rất xa bản thân Nho 
giáo. Việc sản xuất bộ phim nhựa 
“Khổng Tử” hai tập đang được quay tại 
Hà Bắc với chi phí lên tới 22 triệu USD 
lại là một sản phẩm thứ cấp khác của 
“văn hóa Nho giáo”, cũng chưa chắc đã 
đạt tới “trình độ Nho giáo” cao hơn… 

Trên thực tế, phần lớn những sản 
phẩm văn hóa Nho giáo đang phổ biến 
tràn lan trong thị trường thời toàn cầu 
hóa mới chỉ là các sản phẩm của văn hóa 
tiêu dùng,  phần không căn bản, phần 
thứ yếu, phần có thể du nhập và cập 
nhật được. ở mức độ sâu sắc hơn, sự 
thâm nhập của học thuyết Nho giáo cần 
phải đo bằng sự lĩnh hội, chiêm nghiệm, 
và thực hành các giá trị làm người, bên 
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cạnh sự am tường (ở mức độ nhất định) 
các trước tác kinh điển Khổng Mạnh.  

6. Như vậy, với tính cách là tổng hòa 

các giá trị sống, văn hóa làm người theo 
nhân sinh quan Nho giáo mới là cái 

phản ánh sâu sắc bản chất của Nho giáo. 

Dĩ nhiên trong thực tế, không mấy học 

thuyết đạt tới trình độ thâm nhập sâu 

sắc như thế. Ngày nay, những bức thư 

pháp về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, 
những quán ăn hiệu Sơn Đông, những 

văn miếu kiểu Nho giáo xuất hiện ngày 

càng nhiều cả ở trong và ngoài Trung 

Quốc. Nhưng văn hóa làm người kiểu 

Nho giáo vẫn khá xa lạ với thanh niên 

phương Tây, thậm chí cũng không kém 

phần xa lạ với cả thanh niên Trung Quốc 

và Việt Nam thế hệ 8X, 9X. 

III. Kết luận 

ở Trung Quốc ngày nay, đời sống tinh 
thần xã hội đang có nhu cầu về một học 
thuyết đủ sâu sắc, có nguồn gốc bản địa, 
phù hợp hơn với tinh thần trỗi dậy của 
văn minh Trung Hoa… để thay thế, lấp 
chỗ thiếu hụt hoặc làm công cụ giải 
quyết những vấn đề thuộc khu vực tư 
tưởng - tinh thần.  

Nhưng nếu đó là lý do chính đáng, thì 
chính đáng đến mấy cũng vẫn chưa phải 
là nguyên nhân khách quan để Nho giáo 
phục sinh, tiếp tục phát triển và phát 
huy tác dụng như là một nhân tố bên 
trong của sự phát triển các xã hội ¸ 
Đông thế kỷ này. Cũng như những thập 
niên trước ở Đài Loan, Hàn Quốc, 
Singapore hay Hồng Kông, Nho giáo và 
văn hóa Nho giáo hiện vẫn giữ vai trò và 

vị thế của mình một cách tự nhiên trong 
đời sống. Chúng là sản phẩm của bản 
thân đời sống, được bảo tồn và duy trì 
lặng lẽ trong đời sống. Và do vậy, khi 
cần, chúng sẽ phát huy tác dụng theo 
quy luật tất nhiên của đời sống. 

Số phận của Nho giáo trong thế kỷ 
XXI, về căn bản, do đời sống xã hội quy 
định./. 
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